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TÓM TẮT Báo cáo trình bày kết quả điều tra nghiên cứu vùng biển ven bờ tỉnh Khánh 

Hòa vào thời kỳ mùa khô (tháng 7/2001). Kết quả phân tích cho thấy, đã xác 
định được 143 loài, trong đó Chân Mái Chèo (Copepoda) chiếm ưu thế, 
khoảng 58% tổng số loài Động Vật Phù Du, sinh vật lượng trung bình đạt   
11 mg/m3, 123,98 cá thể/m3 (mắt lưới 500 m) và 280,47 mg/m3, 13192,49 cá 
thể/m3 (mắt lưới 180 m). Vịnh Bình Cang – Nha Phu và Cam Ranh có mật 
độ Động Vật Phù Du cao hơn so với vịnh Văn Phong – Bến Gỏi. 
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ABSTRACT The paper presents the results of the survey along the coastal waters of 

Khanh Hoa province in dry season (July 2001). 143 zooplankton species have 
been identified, among them Copepoda was dominant with 58% of total 
species. The average biomass of zooplankton was 11 mg/m3 and            
123.98 inds/m3 (mesh size of 500 m); and 280.47 mg/m3, 13192.49 inds/m3 
(mesh size of 180 m). Density of zooplankton in Nha Phu – Binh Cang and 
Cam Ranh bays was higher than that in Van Phong – Ben Goi bay. 

 
 
I. MỞ ĐẦU 
 

Khánh Hòa với chiều dài bờ biển 
trên dưới 200 km, có nhiều đầm phá, 
vũng vịnh là một trong những tỉnh có 
tiềm năng khai thác, đánh bắt và nuôi 
trồng hải sản lớn ở Miền Trung. Hệ 
thống đầm phá, vũng vịnh nói chung 
và ở Khánh Hòa nói riêng có vị trí 
quan trọng đối với nghề khai thác biển 
và đặc biệt là nghề nuôi trồng hải sản, 
bởi lẽ chúng là nơi dự trữ nguồn thức 
ăn cho thủy vực, cũng như là nơi tập 
trung phân bố nhiều loại hải sản có giá 

trị kinh tế như Tôm, Cua, Cá … Đồng 
thời chúng còn là vườn ương của nhiều 
loại ấu trùng, ấu thể. 

Hiện nay do nhu cầu kinh tế xã 
hội, nghề khai thác và nuôi trồng hải 
sản tại các đầm phá, vũng vịnh càng 
ngày càng phát triển, song năng suất 
thu hoạch ngày một thấp và thua kém 
xa thời kỳ trước đây 15 - 20 năm. Sự 
giảm sút nói trên có liên quan đến việc 
khai thác không hợp lý cũng như sự 
thoái hóa của môi trường thủy vực. 
Trong những năm gần đây ngành thủy 
sản Khánh Hòa rất quan tâm đến môi 
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trường và nguồn lợi trong các đầm 
nuôi. Vì vậy để có cơ sở khoa học cho 
địa phương nhằm đưa ra các biện pháp 
khoa học nhằm cải tạo môi trường thủy 
vực và qui hoạch phát triển nguồn lợi 
phục vụ kinh tế đời sống, việc điều tra 
nghiên cứu vùng biển ven bờ Khánh 
Hòa là rất quan trọng và thiết thực. 

Sinh vật phù du là khâu quan 
trọng trong chuỗi thức ăn của sinh vật 
biển. Sự phân bố và biến động số lượng 
của chúng có quan hệ đến sự hình 
thành và phát triển các nguồn lợi sinh 
vật. Tất nhiên là sự hình thành và 
phát triển của các loài hải đặc sản phụ 
thuộc vào cácù yếu tố của môi trường 
như: chất đáy, các yếu tố động lực biển, 
chế độ thủy văn, thủy hóa, sự khai 
thác và bảo vệ nguồn lợi hợp lý, nhưng 
mối quan hệ về mặt thức ăn phải được 
xem là mối quan hệ hữu cơ mật thiết. 
Vì vậy, việc nghiên cứu sinh vật phù du 
sẽ giúp ích cho việc dự báo nguồn lợi 
hải sản nói chung, đánh giá mức độ 
phì nhiêu của vùng biển cũng như mức 
độ ô nhiễm hay suy thoái của môi 
trường. 

Vùng biển Nha Trang đã được 
Viện Hải Dương Học (Nha Trang) 
nghiên cứu từ lâu. Các nhà nghiên cứu 
người Pháp đã có rất nhiều công trình 
nghiên cứu sinh vật phù du ở vùng 
biển Việt Nam:  

- Rose (1955 - 1956) đã công bố 
danh sách 119 loài Chân Mái Chèo ở 
vịnh Nha Trang và đã công bố 3 loài 
mới thuộc giống Mazellina ở vịnh Nha 
Trang.  

- Dawydoff (1937) nghiên cứu về 
sự biến động thành phần loài động vật 
phù du (ĐVPD) ở vịnh Nha Trang theo 
mùa và nhịp điệu di cư ngày đêm.  

- Serène (1936 – 1937) nghiên cứu 
sự biến động sinh vật lượng ĐVPD 
theo thời gian và mối quan hệ của 

chúng với các yếu tố môi trường ở vịnh 
Nha Trang. 

- Các tác giả khác như Leboup đã 
công bố danh sách 21 loài Thủy Mẫu 
Ống (Siphonophora) ở vịnh Nha Trang, 
Yanashita (1958) nghiên cứu về sự biến 
động của sinh vật phù du ở vịnh Nha 
Trang. 

Những năm từ 1962 đến 1974 chỉ 
có những nghiên cứu có tính chất 
chuyên khảo trong phạm vi hẹp đã bắt 
đầu có công trình nghiên cứu của người 
Việt như Hoàng Quốc Trương (1962, 
1963, 1967) đã công bố danh sách và 
hình vẽ 123 loài động vật nguyên sinh 
và 245 loài thực vật phù du ở vịnh Nha 
Trang; Shirota (1966) đã thu mẫu tại 
nhiều địa điểm ven bờ từ Huế đến Cà 
Mau và đã công bố danh sách 982 loài 
sinh vật phù du biển cũng như nghiên 
cứu về biến động sinh vật lượng động 
vật phù du và mối quan hệ của chúng 
với các yếu tố môi trường tại vịnh Nha 
Trang. 

Năm 1971 - 1974, chương trình 
CSK đã khảo sát ĐVPD vùng biển ven 
bờ từ Phú Yên - Khánh Hòa (Tài liệu 
chưa công bố). 

Dải đất ven biển Miền Trung có 
nhiều đầm phá vũng vịnh cũng được 
Viện Hải Dương Học tiến hành nghiên 
cứu từ 1978 đến nay. Năm 1978 - 1979, 
khảo sát 4 chuyến tại vịnh Bình Cang - 
Nha Trang, Năm 1982 - 1983, 1994 - 
1995 đã tiến hành khảo sát 6 chuyến 
tại vịnh Văn Phong  - Bến Gỏi và vịnh 
Cam Ranh. 

Được sự giúp đỡ và tạo điều kiện 
của Sở Thủy Sản Khánh Hòa, tháng 
7/2001, Viện Hải Dương Học (Nha 
Trang) đã tiến hành khảo sát sinh vật 
phù du vùng ven biển Khánh Hòa từ 
Vũng Rô đến Cam Ranh. 
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II. PHƯƠNG PHÁP VÀ TÀI LIỆU 
 

Mẫu ĐVPD được thu thập vào 
tháng 7/2001 tại 27 trạm mặt rộng, tại 
mỗi trạm, mẫu được thu bằng hai loại 
lưới: Lưới 15, có đường kính miệng lưới 
80 cm, may bằng vải lưới nylon số 15, 

có kích thước lỗ lưới 500 m, diện    
tích miệng lưới 0,5 m2; Lưới Juday,  
may bằng vải lưới nylon số 38, có kích 
thước lỗ lưới 200 m, diện tích miệng 
lưới 0,1 m2. Cả hai loại lưới đều được 
kéo thẳng đứng từ đáy đến tầng mặt  
(Hình 1).  

 

 
Hình 1: Sơ đồ vị trí trạm khảo sát vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa, tháng 7/2001 
Position of survey stations in the coastal waters of Khanh Hoa province in July 2001
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Toàn bộ mẫu vật được cố định 
bằng formol 5% và được phân tích tại 
phòng thí nghiệm. 

Thành phần loài ĐVPD được xác 
định dựa vào tài liệu của Chen Qing 
Chao, Zhang Zhu - Zhen (1965), Chen 
Qing - Chao, Zhang Zhu - Zhen and 
Zhu Chang – Shou (1974), Đặng Ngọc 
Thanh (1980), Nguyễn Văn Khôi (1994) 
và Owne & Foyo  (1967). 

Sinh vật lượng ĐVPD được xác 
định bằng hai cách: 

- Xác định khối lượng bằng cách 
cân mẫu thu được trên cân điện hiệu 
Scaltec sau khi đã loại bỏ rác,         
Sứa (Medusa), Thủy Mẫu ÔÁng 

(Siphonophora) và Thực Vật Phù Du 
(Phytoplankton). 

- Xác định số lượng bằng cách 
đếm các nhóm ĐVPD đến loài dưới 
kính hiển vi soi nổi. 

Sinh vật lượng ĐVPD được biểu 
thị bằng khối lượng trên một đơn vị 
thể tích (mg/m3) và số lượng trên một 
đơn vị thể tích (cá thể/m3). 

 
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Thành phần loài: 

Kết quả phân tích 54 mẫu ĐVPD, 
bước đầu chúng tôi đã xác định được 
143 loài, bao gồm các nhóm sau    
(Bảng 1): 

 
Bảng 1: Số lượng và tỷ lệ phần trăm các nhóm loài ĐVPD 

Quantity and percentage of zooplankton species 
 

Nhóm Động Vật Số Loài 
Phần Trăm 

(%) 

Thủy Mẫu (Medusa) 6 4,19 
Thủy Mẫu Ống (Siphonophora) 8 5,60 
Giun Nhiều Tơ (Polychaeta) 2 1,40 
Râu Ngành (Cladocera) 2 1,40 
Có Vỏ (Ostracoda) 3 2,10 
Chân Mái Chèo (Copepoda) 83 58,04 
Chân Cánh và Chân Khác 11 7,69 
Tôm Quỷ (Lucifer) 3 2,10 
Bơi Nghiêng (Amphipoda) 4 2,80 
Hàm Tơ (Chaetognatha) 9 6,29 
Có Bao (Tunicata) 12 8,39 
Tổng 143 100,00 

 
Do thời kỳ điều tra là mùa khô 

nên không tìm thấy các loài nước ngọt 
cũng như nước lợ, đồng thời độ sâu thu 
mẫu không lớn nên đã hạn chế sự 
phân bố của nhiều loài biển khơi, 
khiến cho thành phần loài ở đây kém 
phong phú hơn trước đây (163 loài). 

Bảng 1, 2, 3 và hình 2 cho thấy 
Chân Mái Chèo (Copepoda) chiếm ưu 
thế về số lượng loài (58,04% tổng số  
loài) cũng như số lượng cá thể (40 - 

60% tổng số cá thể ĐVPD). Nhóm Ấu 
Trùng chiếm 12 - 20% tổng số cá thể 
ĐVPD. Kết quả phân tích cho thấy, 
thành phần loài ở đây bao gồm các 
nhóm loài sau:  

-  Nhóm loài nước nhạt ven bờ: 
Bao gồm những loài nhiệt đới rộng 
sinh cảnh, thích nghi với độ muối 
tương đối rộng 25 - 32‰ như: 
Centropages furcatus, Temora 
discaudata, Acartia erythraea . . . 
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- Nhóm loài nước mặn: Có         
số lượng lớn ở hầu hết các trạm      
điều tra, bao gồm các nhóm loài ven   
bờ nhiệt đới, có kích thước nhỏ       
như: Paracalanus parvus, Paracalanus 

crassirostris, Oithona sp., các loài biển 
khơi phân bố rộng như Eucalanus  
subcrassus, Undinula  vulgaris, chỉ 
chiếm một số lượng nhỏ.  

 
 

Bảng 2: Mật độ ĐVPD vùng biển ven bờ Khánh Hòa, tháng 7/2001  
Density of zooplankton in the coastal waters of Khanh Hoa in July 2001 

 
 
Trạm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 

Nhóm Động 
Vật 

              

Polychaeta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cladocera 10,95 3,00 0,16 1,07 2,00 8,40 8,00 9,60 12,16 8,00 54,40 48,00 17,78 41,33 

Ostracoda 0,00 0,00 0,16 0,27 0,00 0,00 0,00 1,60 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Copepoda 20,63 30,25 30,24 32,20 66,80 30,20 98,40 85,90 37,52 25,28 17,70 39,06 142,22 37,33 

Heteropoda & 
Pteropoda 

4,63 0,25 0,32 0,27 0,00 5,00 6,40 5,80 1,44 0,96 0,40 1,18 2,67 0,00 

Sergestidae 10,11 6,50 3,84 3,47 3,20 2,40 0,40 4,80 3,84 2,88 1,10 24,47 10,67 4,00 

Amphipoda 0,42 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Isopoda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Chaetognatha 13,47 11,75 12,96 13,87 6,00 15,40 81,60 104,40 10,56 27,84 24,30 20,12 40,00 18,67 

Tunicata 3,79 3,75 0,96 3,20 2,00 8,40 4,80 2,50 4,48 9,92 9,80 6,59 11,56 16,67 

Ấu trùng 
các loại 

10,11 3,75 7,36 8,53 13,20 14,40 24,00 14,40 6,40 8,32 5,30 48,00 27,56 21,33 

Số lượng 74,11 59,50 56,00 62,88 93,20 84,20 223,60 229,20 77,68 83,20 113,00 187,42 252,46 139,33 

Khối lượng 19,79 4,68 6,51 4,17 10,50 3,84 6,07 27,04 9,02 5,35 5,35 20,32 27,13 13,56 

 

 

Trạm 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 T,B % 

Nhóm Động 
Vật 

               

Polychaeta 0,00 1,38 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cladocera 112,00 55,38 58,67 30,40 164,27 509,00 41,60 41,50 40,89 9,60 0,00 102,40 272,00 11,63 9,38 

Ostracoda 0,47 0,15 8,89 0,00 2,13 0,00 0,00 0,67 0,44 0,40 1,20 0,00 0,00 46,37 37,40 

Copepoda 49,41 52,15 46,22 178,40 98,13 105,25 89,20 85,00 37,33 37,20 82,80 78,40 204,80 31,84 25,68 

Heteropoda & 
Pteropoda 

1,88 2,46 7,11 9,60 4,27 5,00 8,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 6,40 2,09 1,69 

Sergestidae 15,06 17,23 10,67 19,20 24,53 15,00 54,40 29,00 16,89 12,00 16,00 32,00 108,80 5,83 4,71 

Amphipoda 0,47 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,00 0,00 0,11 0,09 

Isopoda 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Chaetognatha 31,53 34,46 26,67 48,80 40,53 45,00 52,00 33,00 10,22 5,20 12,00 24,00 54,40 28,64 23,10 

Tunicata 5,65 1,23 5,33 15,20 3,20 2,75 14,00 14,54 6,22 2,40 0,40 1,60 22,40 6,32 5,09 

Ấu trùng 
các loại 

17,88 45,54 37,33 56,80 25,60 25,00 60,80 16,00 14,22 8,80 18,80 43,20 76,80 15,19 12,25 

Số lượng 234,82 210,13 200,89 358,40 362,93 707,00 320,00 220,04 126,21 76,40 132,40 281,60 745,60 123,98 100,00 

Khối lượng 11,07 27,75 54,24 25,24 39,77 34,33 40,56 22,31 18,49 10,48 19,11 17,22 30,74 11,67  

Đơn vị: cá thể/m3, lưới số 15 
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Bảng 3: Sinh Vật Lượng ĐVPD vùng biển ven bờ Khánh Hòa, tháng 7/2001 
Biomass of zooplankton in the coastal waters of Khanh Hoa in July 2001 

 
Trạm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 

Cladocera 117,89 0,00 0,00 32,00 768,00 1312,00 256,00 1744,00 384,00 192,00 416,00 70,59 160,00 1973,33 

Ostracoda 16,84 40,00 12,80 10,67 32,00 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 

Copepoda 3696,84 1720,00 2118,40 4160,00 17536,0 6016,00 3008,00 2640,00 5580,80 4339,20 3360,00 1731,76 5440,00 16426,7 

Heteropoda & 
Pteropoda 

50,53 120,00 64,00 128,00 128,00 288,00 608,00 144,00 115,20 115,20 96,00 9,41 53,33 106,67 

Sergestidae 16,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,80 12,80 16,00 4,71 17,78 0,00 

Mysidacea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Isopoda 8,42 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,78 53,33 

Cumacea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amphipoda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Chaetognatha 176,84 120,00 89,60 117,33 448,00 320,00 736,00 176,00 243,20 140,80 144,00 37,65 142,22 693,33 

Tunicata 682,11 760,00 403,20 341,33 2592,00 1344,00 832,00 480,00 1011,20 1267,20 1744,00 508,24 1315,56 2666,67 

At Crustacea 353,68 40,00 172,80 192,00 704,00 224,00 32,00 144,00 396,80 256,00 560,00 150,59 320,00 586,67 

At Bivalvia 16,84 320,00 51,20 10,67 352,00 512,00 192,00 1184,00 550,40 691,20 1104,00 98,82 302,22 960,00 

At 
Gastropoda 

58,95 280,00 108,80 96,00 416,00 480,00 576,00 128,00 627,20 435,20 912,00 103,53 533,33 2613,33 

At Polychaeta 126,32 0,00 38,40 42,67 256,00 224,00 64,00 48,00 38,40 89,60 128,00 108,24 177,78 960,00 

Số lượng 5322,11 3400,00 3059,20 5130,67 23264,0 10720,0 6368,00 6688,00 8960,00 7539,20 8560,00 2823,53 8480,00 27040,0 

Khối lượng 110,26 265,87 68,88 92,30 176,80 314,40 118,00 164,20 212,08 162,52 115,95 116,64 182,44 623,16 

 

Trạm 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 T,B % 

Cladocera 583,53 344,62 320,00 448,00 682,67 4280,00 352,00 473,33 480,00 1536,00 816,00 736,00 1600,00 743,63 5,64 

Ostracoda 0,00 344,62 0,00 64,00 42,67 0,00 32,00 26,67 53,33 64,00 16,00 32,00 48,00 36,28 0,28 

Copepoda 7868,24 3963,08 6684,44 15424,0 4330,67 13880,0 3680,00 7973,33 5653,33 14592,0 16624,0 22176,0 16192,0 8030,18 60,87 

Heteropoda & 
Pteropoda 

75,29 24,62 142,22 64,00 85,33 80,00 64,00 33,33 35,56 64,00 112,00 0,00 32,00 105,14 0,80 

Sergestidae 0,00 73,85 0,00 0,00 64,00 0,00 128,00 13,33 17,78 128,00 224,00 64,00 192,00 36,51 0,28 

Mysidacea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Isopoda 0,00 49,23 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00 20,00 35,56 0,00 0,00 32,00 0,00 11,57 0,09 

Cumacea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amphipoda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Chaetognatha 207,06 98,46 320,00 448,00 234,67 400,00 288,00 313,33 248,89 320,00 128,00 288,00 304,00 266,05 2,02 

Tunicata 1054,12 492,31 995,56 2624,00 405,33 1120,00 352,00 860,00 2097,78 2560,00 1120,00 672,00 1184,00 1166,10 8,84 

At Crustacea 696,47 369,23 391,11 1024,00 405,33 1240,00 832,00 660,00 1155,56 1280,00 2512,00 1632,00 1520,00 661,12 5,01 

At Bivalvia 414,12 344,62 568,89 2176,00 1066,67 320,00 896,00 626,67 284,44 896,00 2480,00 2368,00 2416,00 785,29 5,95 

At 
Gastropoda 

583,53 836,92 1031,11 2560,00 746,67 600,00 1696,00 640,00 800,00 9216,00 1664,00 640,00 800,00 1080,84 8,19 

At Polychaeta 244,71 147,69 284,44 832,00 106,67 640,00 288,00 126,67 88,89 512,00 576,00 512,00 624,00 269,79 2,05 

Số lượng 
(ct/m3) 

11727,1 7089,23 10737,8 25728,0 8170,67 22560,0 8608,00 11766,7 10951,1 31168,0 26272,0 29152,0 24912,0 13192,5 100,00 

Khối lượng 
(mg/m3) 

340,76 117,76 380,22 1412,4 174,26 189 124,8 209,41 198,94 449,2 445,5 425,4 381,6 280,47  

Đơn vị: cá thể/m3; Lưới 38 
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Hình 2: Tỷ lệ phần trăm các nhóm loài ĐVPD vùng biển ven bờ  

tỉnh KhánhHòa, tháng 7/2001 
Percentage of zooplankton species in coastal waters of Khanh Hoa province in July 2001 

 
2. Sinh vật lượng và phân bố 
ÑVPD  

Vùng biển ven bờ tỉnh Khánh 
Hòa có sinh vật lượng ĐVPD tương đối 
cao, số lượng trung bình đạt 123,98    
cá thể/m3 và 11,67 mg/m3 (Lưới số 15), 
trạm có số lượng cao nhất là trạm 29 

(745,60 cá thể/m3) và thấp nhất là 
trạm 3 (56 cá thể/m3) (Hình 3 và 4). 
Kết quả này hơi cao hơn so với kết quả 
khảo sát trước đây ở vịnh Văn Phong – 
Bến Gỏi, 106 cá thể/m3 (Nguyễn Văn 
Khôi, 1983). 
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Hình 3: Biến đổi sinh vật lượng ĐVPD tại các trạm điều tra ở vùng biển 

ven bờ tỉnh Khánh Hòa, tháng 7/2001 (Lưới 15) 
Variation of zooplankton biomass at investigated stations in coastal waters 

 of Khanh Hoa province in July 2001 (Net no 15) 
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Hình 4: Biến đổi sinh vật lượng ĐVPD tại các trạm điều tra ở vùng biển 
ven bờ tỉnh Khánh Hòa, tháng 7/2001 (Lưới Juday, số 38) 

Variation of zooplankton biomass at investigated stations in coastal waters 
 of Khanh Hoa province in July 2001 (Juday net, no 38) 

 
Sự phân bố mặt rộng sinh vật 

lượng ĐVPD được thể hiện ở hình 5 và 
6 cho thấy: Vùng có sinh vật lượng cao 
(25 - 50 mg/m3, 250 - 500 caù theå/m3) 
chủ yếu tập trung ở vịnh Bình Cang – 
Nha Trang và vịnh Cam Ranh, vịnh 
Văn Phong – Bến Gỏi và vùng Đông 
Bắc Hòn Gốm có sinh vật lượng thấp 
hơn (Lưới 15).  

Đối với lưới Juday số 38, sinh vật 
lượng ĐVPD trung bình đạt     
13192,49 cá thể/m3 và 280,47 mg/m3, 
trạm có số lượng cao nhất đạt      
31.189 cá thể/m3 (Trạm 26) và thấp 
nhất đạt 2823,53 cá thể/m3 (Trạm 12). 
Kết quả này cao hơn rất nhiều so với 
các kết quả khảo sát trước đây       
(Bảng 4). 

Bảng 4: Sinh vật lượng ĐVPD qua các đợt điều tra 
Zooplankton biomass in investigations 

  
Vùng Biển Điều Tra Năm Sinh Vật Lượng (cá thể/m3) 

1983 106 
1994 1.172 Vịnh Văn Phong – Bến Gỏi 
2001 9.025 

Nha Phu – Bình Cang 1996 1.123 
Vònh Nha Trang 1994 625 

1995 2.301 Vònh Cam Ranh 
2001 20.404 

Ninh Thuận – Bình Thuận 1992 451 
Phan Rí 1993 26.987 
Phan Thieát 1993 21.306 
Hàm Tân 1993 15.212 
Đông Bắc Hòn Gốm 2001 4.228 
Bình Cang – Nha Trang 2001 11305 
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Hình 5: Phân bố mặt rộng khối lượng ĐVPD vùng biển ven bờ  
tỉnh Khánh Hòa tháng 7/2001 (Đơn vị: mg/m3, lưới số 15) 

Horizontal distribution of zooplankton volume in coastal waters of Khanh Hoa province 
 in July 2001 (unit: mg/m3, net no 15) 
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Hình 6: Phân bố mặt rộng số lượng ĐVPD vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa, 
tháng 7/2001 (Đơn vị: cá thể/m3, lưới số 15) 

Horizontal distribution of zooplankton quantity in coastal waters of Khanh Hoa province 
 in July 2001 (unit: individual/m3, net no 15) 

 
Sự phân bố mặt rộng sinh        

vật lượng tương tự như xu thế phân    
bố ở lưới số 15 (Hình 7 và 8), vùng     
có mật độ cao 500 - 1.000 mg/m3, 

10.000 - 25.000 cá thể/m3 cũng chủ yếu 
tập trung ở vịnh Bình Cang – Nha 
Trang và vịnh Cam Ranh. 
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Horizontal distribution of zooplankton volume in coastal waters of Khanh Hoa province 

 in July 2001 (unit: mg/m3, net no 38) 
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 Hình 7: Phân bố mặt rộng khối lượng ĐVPD vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa, 
tháng 7/2001 (Đơn vị: mg/m3, lưới số 38) 
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Hình 8: Phân bố mặt rộng số lượng ĐVPD vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa,  
tháng 7/2001 (Đơn vị: cá thể/m3, lưới số 38) 

Horizontal distribution of zooplankton quantity in coastal waters of Khanh Hoa province 
in July 2001 (unit: individual/m3, net no 38) 

N 
E W 

S 



 163 

Sự phong phú về động thực vật 
phù du ở vùng điều tra cho thấy ở đây 
có nguồn thức ăn dồi dào cho các loài 
hải sản ăn loại thức ăn này. Sinh vật 
phù du được coi là mắt xích quan trọng 
trong chuỗi thức ăn của sinh vật biển. 
Vì vậy nếu xét về mặt thức ăn có thể 
nhận định vùng biển điều tra thuộc 
loại giàu dinh dưỡng. 
 
IV. NHẬN XÉT 
 

Thành phần loài ĐVPD ở vùng 
biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa kém 
phong phú, bước đầu đã xác định được 
143 loài. Phần lớn những loài ưu thế ở 
đây là loài ven bờ nhiệt đới có kích 
thước nhỏ. Những loài biển khơi phân 
bố rộng chiếm tỷ lệ không đáng kể, vì 
thời gian điều tra vào mùa khô, phạm 
vi điều tra chỉ giới hạn ở vùng gần bờ, 
cho nên ở đây thiếu vắng các loài nước 
ngọt cũng như các loài biển sâu.   

Sinh vật lượng trung bình toàn 
vùng điều tra đạt 123,98 cá thể/m3,    
11 mg/m3 (lưới 15) và 13192,49 cá 
thể/m3, 280,47 mg/m3 (lưới 38). Sự tăng 
cao sinh vật lượng ở đây trùng hợp với 
sự hình thành đỉnh cao của sinh vật 
phù du vào tháng 7 trong năm (Nguyễn 
Văn Khôi, 1993).  

Xu thế phân bố sinh vật lượng 
ĐVPD ở vùng biển điều tra cho thấy: Ở 
cả hai loại lưới, vùng Nha Phu - Bình 
Cang và vịnh Cam Ranh có mật độ 
ĐVPD phân bố cao hơn so với vịnh 
Văn Phong - Bến Gỏi và vùng biển 
phía đông bắc Hòn Gốm.  

Sự phong phú về ĐVPD cho thấy 
ở đây có nguồn thức ăn dồi dào cho các 
loài hải sản ăn loại thức ăn này. Sinh 
vật phù du được coi là mắt xích quan 
trọng trong chuỗi thức ăn của sinh vật 
biển. Vì vậy có thể nhận định vùng 
biển điều tra thuộc loại giàu dinh 
dưỡng.  
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